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Chương 9 :  

 

Trục- Ổ Đỡ 
 
 

 

9.1. TRỤC 

9.1.1. Đại cương  

Trục dùng để đỡ hay vừa đỡ vừa truyền moment xoắn cho các chi tiết máy quay: 
bánh ma sát, bánh đà, bánh răng, bánh đai,… 

♦ Phân loại: 

+ Theo đặc điểm chịu tải trục chia ra làm hai loại: 

- Trục tâm: chỉ có tác dụng đỡ, không truyền moment xoắn. Thường trục tâm không 
quay. 

- Trục truyền: vừa đỡ các tiết máy quay, vừa truyền moment xoắn. 

+ Theo hình dạng đường tâm trục chia ra: 

- Trục thẳng: đường tâm trục là đường thẳng. 

- Trục khuỷu: đường tâm trục là đường gãy khúc. 

- Trục mềm: đường tâm trục là đường cong thay đổi. 

+ Theo cấu tạo ta có: trục trơn, trục bậc, trục rỗng, trục đặc. 

Trục là một tiết máy quan trọng, nó phức tạp về công nghệ và về kết cấu. Chất 
lượng của trục ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng truyền động của các bộ truyền lắp 
trên đó. Khi thiết kề trục phải chú ý đến kết cấu, sức bền, độ cứng và dao động của 
trục… 
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9.1.2. Kết cấu trục 

Kết cấu của trục được quyết định bởi trị số và tình hình phân bố lực tác dụng lên 
trục, cách bố trí và cố định các tiết máy lắp trên trục, sự gia công và lắp ráp… 

9.1.2.1. Kết cấu: 

a) Ngõng trục: để lắp ổ ( ổ đỡ, ổ chặn…). Ngõng trục được chế tạo có độ bóng, độ 
chính xác cao. Nếu lắp ổ trượt độ cứng bề mặt ngõng phải lớn. 

b) Thân trục: đoạn trục có lắp các tiết máy quay, vì vậy cũng có độ bóng, độ chính 
xác cao. Đường kính của nó phải được tiêu chuẩn hóa. 

Để truyền moment xoắn, thân trục thường được xẻ rãnh then hay then hoa. Các 
kích thước: chiếu rộng, chiều sâu của các loại rãnh được quy chuẩn hóa. 

c) Đoạn chuyển tiếp: nối liền thân và ngõng trục. Yêu cầu về độ bóng, độ chính 
xác của đoạn này không cao, đường kính không theo tiêu chuẩn. 

d) Phần định vị các tiết máy lắp trên trục: ( vai, gờ trục ). 

Tại các vị trí này thường có sự tập 
trung ứng suất, ảnh hưởng đến sức 
bền mỏi của trục. Để khắc phục dùng 
các kết cấu như hình 9.2. Đề đảm 
bảo tiết máy luôn tỳ sát vào bề mặt 
định vị, bán kính của vai trục r1 phải 
nhỏ hơn bán kính góc lượn r2 của tiết 
máy. Nếu tiết máy được vát góc, kích 
thước chỗ vát lấy theo bảng 9.1 
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Bảng 9.1  

Trị số bán kính góc lượn r và kích thước cạnh vát c 

Đường kính trục, mm    r    c Đường kính trục, mm    r    c 

        10 ÷15  0,5    1         45 ÷ 70  1,5  2,5 

        15 ÷ 30   1  1,5         70 ÷ 100   2   3 

        30 ÷ 45   1    2       100 ÷ 150  2,5   4 

      Để cố định tiết máy ở cuối trục có thể dùng ren hay ghép căng. 

9.1.2.2. Các biện pháp nâng cao sức bền mỏi của trục: 

Có thể nâng cao sức bền mỏi của trục bằng các kết cấu giảm tập trung ứng suất ở 
các vị trí cần thiết hay vát mép làm mềm moayơ. 

Cũng có thể dùng các biện pháp công nghệ để tăng bền bề mặt nhằm nâng cao sức 
bền mỏi: thấm C, thấm N2, xianuya, lăn ép… 

9.1.3. Vật liệu trục : 

Yêu cầu đối với vật liệu trục là có độ bền cao, ít nhạy với tập trung ứng suất, dễ gia 
công và nhiệt luyện. 

Trục không quan trọng dùng thép CT5 không nhiệt luyện. 

Khi trục yêu cầu có độ bền cao dùng thép 45, 45X ( thông dụng là thép 45 ). Trục 
quan trọng dùng thép 45X, thép 40XHMA. 

Trục lắp vào ổ trượt muốn có độ cứng bề mặt cao dùng thép cacbon hay thép hợp 
kim ít cacbon như thép 20, 20X, 12XH3A, 18XTT thấm than rồi tôi. Bảng 9.2 cho 
cơ tính một số loại thép chế tạo trục. 

Chú ý : Thép hợp kim đắt và nhạy với tập trung ứng suất nên ít dùng. Mặt khác, 
dùng thép hợp kim sức bền tăng lên nhiều, làm cho đường kính trục nhỏ đi. Nhưng 
mođun đàn hồi của thép hợp kim không lớn hơn mođun đàn hồi của thép cacbon là 
bao, vì vậy khó đảm bảo độ cứng. 
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Bảng 9.2 

Cơ tính một số loại thép 

Nhãn 
hiệu thép 

Đường kính  
phôi mm 

Giới hạn bền   
σb,N/mm2 

Giới hạn chảy   
σch, N/mm2 

Độ rắn 

HB 

Nhiệt 

luyện 

CT5 Dưới 100 
100-300 

550 

470 

280 

240 

- 

- 

- 

- 

45 Dưới 100 
100-300 

600 

580 

360 

290 

170-220 Thường 
hóa 

45 60-90 

90-120 

180-250 

750-850 

700-800 

650-750 

450 

400 

350 

210-240 

190-220 

180-210 

Tôi cải 
thiện 

40X Dưới 60 
100-200 
200-300 

1000 

780 

750 

800 

500 

500 

200-230 Thường 
hóa 

40X Dưới 120 
120-150 
150-180 
180-250 

900-1000 

850-950 

800-900 

750-850 

700 

600 

550 

500 

250-280 

240-270 

230-260 

210-240 

Tôi cải 
thiện 

 

40XH Dưới 60 

60-100 

100-300 

1000 

850 

800 

800 

600 

580 

220-250 Thường 
hóa 

40XH Dưới 150 

150-180 

180-250  

900-1000 

850-950 

800-900 

700 

600 

550 

269-290 

250-280 

230-260 

Tôi cải 
thiện 
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9.1.4. Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán. 

Dạng hỏng chủ yếu là gãy vì mỏi. Nguyên nhân: trục làm việc quá tải thường xuyên 
do không đánh giá đúng sự tập trung ứng suất, do không đảm bảo đúng qui trìng kĩ 
thuật gia công trục,… 

- Hỏng bề mặt ngõng trục: chỉ xảy ra với trục lắp ổ trượt không tôi. 

- Trục không đủ độ cứng ảnh hưởng đến sự làm việc của tiết máy khác. 

- Trục bị dao động nhiều. 

Vì vậy chỉ tiêu tính trục: tính bền, sao đó kiểm nghiệm theo điều kiện mỏi. Tùy tình 
hình làm việc cụ thể của trục,có thể kiểm nghiệm theo độ cứng uốn, độ cứng xoắn, 
độ dao động, quá tải. 

9.1.4.1. Tính trục theo điều kiện bền: 

Khi đã xác định được lực tác dụng lên trục ( trị số, đặc điểm phân bố, vị trí, chiều) 
phải tiến hành chọn vật liệu trục và xác định kích thước trục theo điều kiện bền. 

Có hai phương pháp tính toán: 

a) Tính sơ bộ trục: Có thể dùng phương pháp kinh nghiệm. 

- Trục vào hộp giảm tốc: 

 dv = ( 0,8 ÷ 1,2 )dñoängcô 

 - Trục bị dẫn hộp giảm tốc: 

 d2 = ( 0,3 ÷ 0,35 )A,  A- khoảng cách trục. 

- Cũng có thể tính trục chỉ theo moment xoắn và kể đến ảnh hưởng moment uốn ta 
hạ thấp giá trị [τ]: 

Xuất phát từ điều kiện :  τ ≤ [τ]                 (9.1) 

[ ]τ≤==τ
n.d2,0
N10.55,9

w
M

3

6

x

x    

  (9.2) 

    [ ]
3

6

.n.2,0
N.10.55,9d
τ

≥⇒  

N: công suất truyền, Kw 

 n: số vòng quay trục, vòng/phút 
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Đặt [ ] 130110
.2,0
10.55,9c 3

6

÷=
τ

=    3

n
Nd ≥⇒       (9.3)                   

Phép tính sơ bộ kém chính xác, phạm vi ứng dụng hẹp, để chuẩn bị cho bước tính 
gần đúng trục, có thể dùng kết quả này xác định chiều rộng ổ, do đó xác định được 
chiều dài trục. 

b) Tính gần đúng trục: 

Trong phép tính này, ta tính đường kính trục theo cả moment uốn và moment xoắn. 
Muốn vậy cần phải xác định chiều dài trục, lập biểu đồ nội lực của trục, sau đó sử 
dụng một trong các thuyết bền để tính toán. 

Giả sử dùng thuyết bền thứ 4 ( thuyết bền thế năng biến đổi hình dáng ): 

σtñ = 22 3τ+σ                 (9.4) 

Với σ: ứng suất pháp do Mu gây ra. 

τ: ứng suất tiếp do Mx gây ra. 

σ 3

2
un

2
uñ

u

u

d1,0
MM

W
M +

==            (9.5) 

Mu: moment uốn toàn phần. 

 τ 3
x

x

x

d2,0
M

W
M

==                    (9.6) 

⇒σtñ ( ) [ ]τ≤=
++

=
u

utd
23

2
x

2
un

2
uñ

W
M

d1,0
M.75,0MM        

vôùi  Mutd 2
x

2
un

2
uñ M.75,0MM ++=           (9.7) 

Do đó: d [ ]3 utd

.1,0
M

σ
≥              (9.8) 

Nếu là trục rỗng: 

( ) [ ]
utd

3 4

Md
0,1. 1 .

≥
−β σ

                                   (9.8’) 

Với β = 
d
'd  d’: đường kính lỗ trục 
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Trị số ứng suất cho phép [σ] của một số loại thép làm trục cho ở bảng 9.3 

Bảng 9.3 

Trị số ứng suất cho phép [σ] của thép chế tạo trục. 

Loại thép, cách nhiệt luyện và cơ tính ( N.mm2 ) Nguyên 
nhân tập 

trung 
ứng suất 

Đường 
kính trục 

(mm) 35, CT5: 

σb ≥ 500 

σ-1≥ 220 

 

45, CT6: 

σb ≥ 600 

σ-1≥ 260 

45, tôi: 

σb ≥850 

σ-1≥ 340 

40X, tôi: 

σb ≥1000 

σ-1≥ 100 

[σ],N/mm2 + 

Lắp ép 30 

50 

100 

58 

48 

45 

63 

50 

48 

67 

55 

50 

70 

60 

55 

Góc lượn 30 

50 

100 

60 

55 

50 

70 

65 

55 

80 

75 

65 

90 

80 

80 

 

Sau khi tính đường kính cho một số tiết diện quan trọng, dựa vào yêu cầu làm việc 
của trục định các kích thước ( đường kính, độ dài ) của các đoạn chuyển tiếp chi phù 
hợp. 

9.1.4.2. Tính kiểm nghiệm trục: 

Ở đây chỉ trình bày phép kiểm nghiệm theo hệ số an toàn và độ cứng. 

a) Kiểm nghiệm trục theo sức bền mỏi: 

Trong bước tính gần đúng ta chưa xét đến ảnh hưởng của tính chất chu kỳ của tải 
trọng, sự tập trung ứng suất, kích thước tuyệt đối và trạng thái bề mặt của trục. Vì 
vậy sau bước tính này cần phải kiểm nghiệm trục theo các nhân tố kể trên dưới 
dạng hệ số an toàn: [n] ≤ n 
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[n]: Hệ số an toàn cho phép của trục, có thể xác ịinh theo kinh nghiệm hay xác   
định theo phương pháp hệ số thành phần: n = n1.n2.n3 

n: hệ số an toàn của trục xác định theo sức bền vật liệu: 

22222 nn
n.nn

n
1

n
1

n
1

τσ

τσ

τσ +
=⇒+=           (9.9) 

trong đó: 

0

01

ma

2,
.K

1n
σ

σ−σ
=ω

σω+σ⋅
ε

−σ
= −

σ

σ
σ

σ
σ                      (9.10) 

hệ số an toàn chỉ xét riêng ứng suất pháp. 

0

01

ma

2,
.K

1n
τ

τ−τ
=ω

τω+τ⋅
ε

−τ
= −

τ

τ
τ

τ
τ                           (9.11) 

hệ số an toàn chỉ xét riêng ứng suất tiếp. 

Với: 

σ-1, τ-1: giới hạn mỏi uốn, mỏi xoắn ở chu kỳ đối xứng; có thể lấy τ-1 ≈ 0,58.σ-1 

σ-1 ≈ (0,4 ÷0,5).σb 

Kσ, Kτ: hệ số tập trung ứng suất thực tế. 

εσ, ετ: hệ số kích thước xét đến ảnh hưởng của kích thước tiết diện trục đến giới hạn 
mỏi. Tra bảng 9.4. 

 ψσ, ψτ: hệ số xét ảnh hưởng của ứng suất trung bình đến giới hạn mỏi. 

- Với thép ít carbon: ψσ = 0,05; ψτ = 0 

- Với thép carbon trung bình: ψσ = 0,1; ψτ = 0,05 

- Với thép hợp kim: ψσ = 0,3; ψτ = 0,1 

Biên độ ứng suất:  

σa = 
2

;
2

minmax
a

minmax τ−τ
=τ

σ−σ  

Ứng suất trung bình:  
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σm = 
2

;
2

minmax
m

minmax τ+τ
=τ

σ+σ  

• Chú ý: 

- Trên tiết diện trục có nhiều nhân tố đồng thời gây ra sự tập trung ứng suất do 
hình dáng thì lấy theo nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất. 

- Nếu có cả sự tập trung ứng suất do hình dáng và độ nhẵn gây ra thí tính theo hệ 
số tập trung ứng suất tổng hợp 

Kσth = Kσ + K’σ - 1;  Kτth = Kτ + K’τ - 1                     (9.12) 

- Nếu tiết diện trục có khoét rãnh then, lỗ suốt khi tính σmax, τmax phải lấy tiết diện 
chính xác để tính. 

- Nếu n < [n] phải tăng đường kính trục lên, nếu n >> [n] phải giảm đường kính 
trục cho phù hợp. 

b) Tính kiểm nghiệm độ cứng trục: 

• Kiểm nghiệm độ cứng uốn: nếu độ cứng trục không đủ sẽ gây ra biến dạng uốn 
lớn, ảnh hưởng đến sự làm việc bình thường của trục và các tiết máy lắp trên trục. 
Do đó khi tính cần hạn chế biến dạng trục. 

Trị số độ võng: y ≤ [y] được tính theo điều kiện cụ thể của trục. Nói chung: 

             [y] ≤ ( 0,002 ÷ 0.003 ).A = [y] 

Độ võng tại vị trí lắp bánh răng: 

y ≤ ( 0,01 ÷ 0,03 ).m = [y] 

m: mođun bánh răng 

Góc xoay phần trục tại vị trí lắp bánh răng: θ < 0,001 rad    = [θ] 

Góc xoay phần trục tại vị trí lắp ổ trượt: θ < 0,001 rad          = [θ] 

Góc xoay phần trục tại vị trí lắp ổ bi đỡ: θ < 0,001 rad          = [θ] 

Phương pháp tính độ võng, góc xoay được trình bày ở các chương trước. 

• Kiểm nghiệm độ cứng xoắn: biến dạng xoắn trong các cơ cấu truyền động ảnh 
hưởng đến độ chính xác làm việc của máy. Trục bánh răng nếu không đủ độ cứng 
xoắn sẽ gây thêm tập trung tải trọng trên chiều dài răng, ngoài ra còn gây dao động 
xoắn nguy hiểm. 
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Yêu cầu: góc xoắn ϕ ≤ [ϕ] 

 [ϕ]: xác định tùy thuộc từng loại máy và tầm quan trọng của các loại trục lắp trên 
nó. 

9.2. Ổ TRỤC : 

9.2.1. Khái niệm chung : 

Ổ trục dùng để đỡ các trục xoa. Ổ trục hịu tác dụng của các lực đặt lên trục và 
truyền lực này vào thân máy, bệ máy. 

Theo dạng ma sát trong ổ, ổ trục được chia ra: ổ trượt, ổ lăn. Ổ trục có thể chịu lực 
hướng tâm gọi là ổ đỡ, có thể chịu lực dọc trục gọi là ổ chặn và có thể chịu cả lực 
hướng tâm và lực dọc trục gọi là ổ đỡ chặn. 

9.2.1.1. Cấu tạo và phân loại: 

a) Ổ trượt: (Hình 9.3) 

Phần tử cơ bản của ổ trượt là bạc lót 1 được lắp ở thân ổ 2. Trong quá trình làm việc, 
bề mặt ngõng trục và bạc lót trượt tương đối nhau (do trục quay, bạc cố định) và 
sinh ra ma sat trượt. Để hệ số ma sát trượt nhỏ bạc lót được làm bằng vật liệu giảm 

ma sát như: ba bít, hợp kim màu, gang,… 

Tên bạc lót, người ta chế tạo rãng dầu 3, mục đích là phân bố đều dầu bôi trơn trong 
ổ. Thông thường rãng dầu được làm dọc theo chiều trục, để đảm bảo khả năng tải 
của lớp dầu vị trí rãnh dầu được bố trí ở ngoài vùng có áp suất thủy động. Để tránh 
dần chảy ra ngoài, chiề dài rãng nên lấy bằng 0,8 chiều dài ổ. 

2

3

1

Hình 9.3
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Ổ trượt có hai loại: ổ nguyên và ổ ghép. Bạc lót ổ nguyên được chế tạo theo dạng 
ống và gọi là ống lót, còn bạc lót trong ổ ghép thường có 2 nửa và gọi là móng lót. 

Ổ nguyên được chế tạo đơn giản và có độ cứng vững lớn hơn ổ ghép. Nó thường 
được sử dụng trong các máy làm iệc không liên tục có vận tốc thấp, tải trọng nhỏ và 
có những nhược điểm: 

- Không điều chỉnh được khe hở hướng kính khi ổ bị mòn. 

- Không lắp ghép được đối với trục khuỷu. 

Ổ ghép tuy chế tạo phức tạp hơn nhưng khắc phục được nhược điểm của ổ nguyên, 
do đó phạm vi ứng dụng rộng hơn. 

b) Ổ lăn: 

Phần tử cơ bản của ổ lăn: vòng trong 2, vòng ngoài 1, giữa là các con lăn có dạng 
cầu 3 hay dạng trụ. Để tránh các con lăn tiếp xúc với nhaukhi ổ làm việc ( chống 
mòn ), người ta lắp vòng cách 4 để giữ các con lăn 1 khoảng cách nhất định (hình 
9.4). 

 

 

 

 

 

 

 

Tùy theo hình dạng của vòng trong, vòng ngoài và các con lăn, ổ lăn có các loại 
sau: 

- Ổ bi đỡ 1 dãy (hình 9.4): được dùng phổ biến nhất, chủ yếu để chịu lực hướng 
tâm nhưng cũng có thể chịu được lực dọc trục bằng 70% lực hướng tâm không dùng 
tới. Loại ổ này có khả năng cố định trục cả 2 chiều theo phương dọc trục X cho phép 
phương trục nghiêng 1 góc 1/4 độ. Ký hiệu 

 Khi làm việc với vận tốc lớn, tổn thất do ma sát của loại ổ này sẽ nhỏ hơn so   với 
các loại ổ khác cùng kích thước. 

- Ổ bi đỡ lồng cầu 2 dãy (hình 9.5.b): chỉ chịu lực hướng tâm, có thể chịu lực dọc 
trục bằng 20% giá trị lực hướng tâm không dùng tới. 

Hình 9.4
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Khi làm việc loại ổ này cho phép vòng trong và vòng ngoài lệch nhau theo chiều 
trục 1 giá trị đáng kể. Khả năng tự lựa quyết định phạm vi ứng dụng của ổ. 

- Ổ đũa đỡ lồng cầu 2 dãy (hình 9.5c): có đặc tính giống như ổ bi đỡ lồng cầu 2 
dãy, nhưng khả năng tải lớn hơn so với tất cả các loại ổ đỡ khác có cùng kích thước. 

- Ổ đũa đỡ trụ ngắn (hình 9.5d): chỉ chịu lực hướng tâm, nó cho phép các vòng ổ 
dịch chuyển dọc trục tương đối với nhau, ổ được lắp trên các trục ngắn có độ cứng 
lớn. 

- Ổ kim (hình 9.5e): chỉ chịu lực hướng kính, kả năng tải của ổ kim khá lớn trong 
khi kích thước hướng kính khá nhỏ so với các loại ổ lăn khác. 

- Ổ bi đỡ chặn (hình 9.5g): ổ chịu cả lực hướng kính và lực dọc trục, cũng có khi chỉ 
chịu lực dọc trục.Loại ổ này, khi lắp từng đội một, chúng có thể chịu lực dọc trục tác 
dụng cả hai chiều. Người ta thường dùng loại này trên những trục cứng có vận tốc 
quay cao. 

- Ổ đũa côn đỡ chặn (hình 9.5h): ổ chịu được cả lực hướng tâm và lực dọc trục, 
thường được lắp trên những trục có vận tốc quay nhỏ và trung bình. Khả năng tải 
lớn, điều chỉnh ổ thuận lợi. Với ổ này, vòng ngoài và vòng trong không cho phép 
dịch chuyển tương đối, do đó yêu cầu trục phải cứng và lắp đặt chính xác. Cũng như 
ổ bi đỡ chặn, ổ đũa côn đỡ chặn được lắp theo từng đôi để khắc phục lực dọc trục 
theo cả hai chiều. 

Hình 9.5 
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- Ổ bi chặn: loại ổ này chỉ chịu được lực dọc trục, làm việc với vận tốc thấp và 
trung bình. Ở ổ bi chặn 1 lớp (hình 9.5i) có 1 vòng được lắp chặt với trục, còn vòng 
kia lắp có khe hở và nó chịu lực dọc trục 1 chiều; ở ổ bi chặn 2 lớp (hình 9.5k) có 
vòng giữa lắp chặt với trục và nó chịu được lực dọc trục theo hai chiều. 

9.2.1.2. Ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng: 

Hiện nay phạm vi ứng dụng của ổ trượt hẹp hơn ổ lăn, nhưng 1 số trường hợp sau 
dùng ổ trượt có nhiều ưu điểm: 

- Khi trục quay với vận tốc rất cao, vì nếu dùng ổ lăn tuổi thọ sẽ thấp. 

- Khi yêu cầu phương trục rất chính xác. 

- Khi đường kính trục khá lớn ( d ≥ 1mm ), nế dùng ổ lăn phải tự chế tạo, giá thành 
sẽ cao. 

- Khi khó tháp lắp ( ổ trục khuỷu ). 

- Khi ổ làm việc trong môi trường đặc biệt ( ví dụ môi trường ăn mòn ), lúc ấy cần 
phải chọn vật liệu ổ trượt thích hợp ( gỗ, cao su, grafit…) 

- Khi có tải trọng va đập, dao động, dùng ổ trượt có khả năng giảm ảnh hưởng xấu 
của những dạng tải trọng này, nhờ tác dụng giảm chấn màng dầu. 

- Trong các cơ cấu có vận tốc thấp, không quan trọng, rẻ tiền. 

Nói chung so với ổ trượt, ổ lăn có ưu điểm: 

- Moment mở máy thấp, chăm sóc và bôi trơn đơn giản. 

- Không dùng kim loại màu. 

- Mức độ tiêu chuẩn hóa và lắp dẫn rất cao nên giá thàng rẻ khi sản xuất lớn. 

9.2.2.Tính toán ổ. 

1- Tính ổ trượt: 

Phần này chỉ trình bày cách tính toán ổ trượt đỡ là loại dùng phổ biến trong thực tế. 

a) Các chế độ ma sát: 

- Ma sát ướt xảy ra giữa 2 bề mặt có chuyển động tương đối nhưng giữa chúng có 
một lớp dầu bôi trơn. 

- Ma sát khô xảy ra giữa 2 bề mặt có chuyển động tương đối và tiếp xúc trực tiếp 
với nhau. 
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- Ma sát nửa khô, nửa ướt là dạng ma sát trung gian của ma sát ướt và ma sát khô. 

Khi vận tốc góc của trục tăng lên, trong ổ trượt có thể lần lượt tồn tại 3 chế độ ma 
sát: nửa khô, nửa ướt và ma sát ướt. Khi quay trục sẽ cuốn dầu bôi trơn vào khe hở 
hình nêm giữa ngõng trục và lót ổ, tạo ra lực nâng thủy động và làm ngõng trục nổi 
dần lên (hình 9.6b). 

Khi vận tốc của ngõng trục còn nhỏ ( khởi động, tắt máy ) phần lớn bề mặt tiếp xúc 
trong ổ chưa được phủ đầy dầu bôi trơn, lúc này ổ làm việc ở chế độ ma sát nửa khô. 

Khi vận tốc trục tăng lên, bề mặt dày của lớp dầu bôi trơn tăng nhưng các đỉng nhấp 
nhô của bề mặt tiếp xúc vẫn chưa được phủ đầy dầu bôi trơn, nên chế độ ma sát 
trong trường hợp này là nửa ướt. 

Tiếp tục tăng vận tốc của ngõng trục và tuân theo các điều kiện xác định ( sẽ nói ở 
phần tính ổ trượt ) thì 1 lớp dầu bôi trơn ổn định và phủ kín các nhấp nhô của bề mặt 
tiếp xúc trong ổ được hình thành, chế độ ma sát ướt xuất hiện, nó làm mất hiện 
tượng mòn và dính giữa các bề mặt tiếp xúc. 

Trong 1 số trường hợp khi vận tốc trượt còn nhỏ, giữa các bề mặt tiếp xúc không 
được phủ kín dầu bôi trơn, nhưng có bám 1 màng hấp phụ mỏng. 

Ma sát ướt chỉ xuất hiện trong các ổ trượt đặc biệt tuân theo những điều kiện nhất 
định, còn phần lớn các ổ đỡ trượt làm việc trong các điều kiện ma sát ướt. 

Các loại ma sát giới hạn, nửa khô, nửa ướt gọi là ma sát có bôi trơn không hoàn 
toàn. 

b) Các dạng phá hỏng và chỉ tiêu tính toán: 

w

b)a)

Hình 9.6
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Tùy thuộc chế độ tải trọng và chế độ ma sát, trong ổ trượt có thể xảy ra các dạng 
hỏng sau: 

- Mòn: xảy ra khi không hình thành lớp dầu bôi trơn ma sát ướt do dầu có lẫn nhiều 
hạt mài mòn. Mỏi rỗ xảy ra khi ổ chịu tải động. 

- Ổ bị kẹt do biến dạng nhiệt hóa. 

Để tránh các dạng hỏng trên tốt nhất cho ổ làm việc với chế độ bôi trơn ma sát ướt, 
do đó tính toán bôi trơn ma sát ướt là tính toán cơ bản đối với ổ trượt. Tuy nhiên để 
tránh sai mòn và nhiệt độ quá cao khi ổ làm việc, nâng cao tuổi thọ ổ cần dùng 
phương pháp tính quy ước theo áp suất cho phép [p] theo công riêng phần khi ổ làm 
việc [p.v]. 

 + Tính toán theo áp suất cho phép [p]: 

,
dl
Rp =                            (9.13) 

R: tải trọng hướng tâm, N 

d: đường kính ổ, mm 

l: chiều dài ổ, mm 

Điều kiện: 

2mm/N],p[
dl
Rp ≤=                        (9.14) 

Trị số [p] tra bảng 9.4 

Nếu định trước được tỉ số: 1/d = ξ, ta tính được đường kính trục: 

mm,
]p.[

Rd
ζ

≥                          (9.15) 

+ Tính theo công riêng phần: 

Tích [p.v] phần nào đặc trưng cho sự sinh nhiệt trong ổ và sự mài mòn ổ; điều kiện: 

p.v ≤ [p.v]                           (9.16) 

vôùi 
l.d

Rp =  và vận tốc .
1000.60

n.dv π
=  Trị số [p.v] cho ở bảng 9.4. 
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Bảng 9.4 

Trị số [p] và [p.v] 

Vật liệu trục và bạc [p], N/mm2 [pv], Nm/mm2.s 

Thép với đồng bφOUC663 4 ÷ 6 4 ÷ 6 

Thép tôi với Babít 6 ÷ 10 15 ÷20 

Thép với gang 2 ÷ 4 1 ÷ 3 

+ Tính toán ổ trượt bôi trơn ma sát ướt: 

Những điều kiện để ổ trượt làm việc trong chế độ ma sát ướt: 

- Khe hở giữa bạc lót và nhõng trục phải đạt giá trị yêu cầu. 

- Dầu phải có đủ độ nhớt cần thiết và liên tục làm đầy khe hở ổ. 

- Vận tốc trượt đủ lớn để tạo ra lực nâng thủy động cần thiết và tạo khe hở dầu 
hình neâm. 

Chế độ ma sát ướt chỉ nhận được khi thiết kế đúng và chế tạo ổ cẩn thận. 

Dựa vào lý thuyết bôi trơn thủy động, ta thấy áp lực thủy động chỉ được tạo ra trong 
khe hở hình nêm (hình 9.7). Chiếu dày của lớp dầu tại vị trí hợp nhất hmin phụ thuộc 
chế độ làm việc của ổ. Độ nhớt của dầu vả vận tốc góc của ngõng trục càng lớn thì 
hmin càng lớn, khi tải trọng tăng hmin giảm đi. 

Với chế độ làm việc ổn định hmin cần lớn hơn tổng chiều cao nhấp nhô bề mặt ngõng 
trục và bạc lót: 

d1
d2

h

w

1

2

3

Hình 9.7
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Hmin ≥ K(RZ1 + RZ2)                         (9.17) 

Với RZ1, RZ2: độ nhấp nhô ngõng trục, bạc lót. 

K: hệ số xét đến ảnh hưởng của việc chế tạo, lắp ráp ổ không chính xác, mức độ 
biến dạng đàn hồi của trục K ≥ 2 

Để xác định hmin ta cần tính hệ số khả năng tải của ổ: Φ . 

ωμ
ψ

=Φ
.

.p 2

                           (9.18) 

Dựa vào Φ, ξ tra bảng tìm độ lệch tâm tương đối của ổ χ.  

Hmin ( )χ−ψ= 1
2
d.                          (9.19) 

Vôùi:  
d

dD −
=ψ  

D: đường kính bạc lót 

d: đường kính ngõng trục 

ψ: độ hở tương đối 

μ: độ nhớt dầu bôi trơn 

ω: vận tốc của ngõng trục, 
30

nπ
=ω   

Khi ψ càng nhỏ thì p càng lớn. 

2- Tính ổ lăn: 

a) Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán 

- Biến dạng dẻo bề mặt làm việc: do chịu tải va đập hay tải trọng tĩnh quá lớn khi 
ổ không quay hay quay chậm ( ổ cầu trục máy tời…) 

- Tróc vì mỏi bề mặt làm việc: do ứng suất tiếp xúc thay đổi khi ổ quay. Tróc là 
dạng hỏng chủ yếu trong các ổ làm việc với số vòng quay cao, chịu tải lớn và không 
có bụi lọt vào ( ổ trong hộp tốc độ, hộp giảm tốc,…) 

- Mòn vòng và con lăn do ổ dữ không sạch (ổ trong ôtô máy kéo, máy xây dựng,…) 

- Vỡ vòng cách do lực ly tâm và tác dụng cỷa con lăn gây ra. 
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- Vỡ vòng ổ và con lăn, xảy ra khi ổ bị quá tải do va đập, chấn động hay lắp ghép 
không chính xác. 

b) Tính ổ lăn theo khả năng tải tĩnh: 

Khi các ổ không quay, ổ trục quay lắc đi lắc lại hay quay với n ≤ 1 vòng/phút sẽ 
được tính toán theo chỉ tiêu này. Tải trọng cho phép lớn nhất nhỏ hơn 1/4 tải trọng 
phá hỏng. 

Đối với ổ bi: 

σtx [ ]tx3 2
bd.Z

Q2000 σ≤=                                              (9.20) 

do đó: 

Q ≤ [ ] 2
b

3
tx d.Z.

2000
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ σ ,   Z: số bi, db: đường kính bi 

Đối với ổ đũa: 

σtx [ ]tx
ññ l.d.Z

Q550 σ≤=                                   (9.21) 

do đó: 

Q ≤ [ ] ].Q[l.d.Z.l.d.Z.
550 ññññ

2
tx =ψ=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ σ  

Với dđ, lđ : đường kính và chiều dài đũa;  [Q] : tải trọng cho phép trong các sổ tay về 
ổ lăn; ψ : hệ số tính toán số liệu trong bảng 9.5 (để so sánh với các giá trị đã tính). 

Bảng 9.5 

Trị số hệ số ψ của một số loại ổ lăn. 

Loại ổ bi ψ Loại ổ đũa ψ 

Ổ đỡ 1 dãy 8,5 Ổ đũa trụ ngắn đỡ 16 

Ổ đỡ lồng cầu 2 dãy 7,2 Ổ đỡ lồng cầu 2 dãy 30 

Ổ đỡ chặn 1 dãy 0,5cosβ Ổ đũa côn đỡ chặn 16cosβ

Ổ đỡ chặn 33 Ổ đũa trụ chặn 60 
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Z: số con lăn, đối với ổ nhiều dãy Z là số con lăn trong 1 dãy. 

c) Tính ổ lăn theo độ bền lâu: 

Những ổ có số vòng quay n ≥ 10 vòng/phút được tính theo độ bền lâu. 

Qua thực nghiệm, quan hệ giữa tải Q và tuổi thọ (nh) của ổ được biểu thị bằng công 
thức sau: 

Q. (n.h)0,3 = C                          (9.22) 

C: hệ số tải của ổ. Cchính là giá trị tải trọng Q của ổ lăn có vận tốc góc ω = 1 rad/s 
có tuổi thọ h = 1 giờ. Giá trị của C cho trong các sổ tay tương ứng với loại và cỡ ổ. 

Q được tính bằng kg, daN và xác định tùy theo kiểu ổ. 

+ Đối với ổ đỡ: 

Q = (R. Kv + mA). Kñ.Kt                        (9.23) 

Trong đó: 

R: là tải hướng tâm 

A: là tải dọc trục 

m- hệ số chuyển đổi tải dọc trục thành tải hướng tâm ( bảng 9.6). 

Kv- hệ số động học. Khi vòng ngoài quay: ổ bi đỡ lòng cầu 2 dãy có Kv = 1,1; các ổ 
khác Kv = 1,35. Khi vòng trong quay Kv = 1. 

Kđ- hệ số tải trọng va đập ( bảng 9.7 ) 

Kt- hệ số nhiệt độ. Khi t < 100oC: Kt = 1. 

Khi 100oC < t ≤ 125oC: Kt = 1,01. 

Khi 125oC < t ≤ 150oC: Kt = 1,1. 

Khi 150oC < t ≤ 200oC: Kt = 1,25. 

Khi 200oC < t ≤ 250oC: Kt = 1,4. 

+ Đối với ổ đỡ chặn: 

Lúc này lực dọc trục được thay bằng tổng lực dọc trục ΣA tác dụng lên ổ gồm: A , 
S1, S2. 

S1 = 1,3 R1.tgβ 
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S2 = 1,3 R2.tgβ                                                              (9.24) 

β: góc tiếp xúc giữa bi và vòng trong 

Q = (R. Kv + mΣA) Kt.Kñ 

Chiều dương của lực dọc trục là chiều mà ổ có khả năng chịu được lực dọc trục. Khi 
ΣA < 0 thì xem như ΣA = 0. 

+ Đối với ổ chặn: 

Q = A.Kt.Kñ                          (9.25) 

Chú ý: Mỗi loại ổ đều làm việc thích hợp với số vòng quay nhất định, gọi là số vòng 
quay giới hạn ngh. Khi ổ làm việc với số vòng quay n > ngh (ổ lăn cao tốc) lực ly tâm 
làm ổ mòn nhanh, tuổi thọ ổ giảm. 

Vì vậy khi tính hệ số khả năng tải của ổ có n > ngh, ta đưa vào hệ số kn: 

3,0

n

)h.n(
k
QC =                           (9.26) 

kn phụ thuộc vào tỉ số n/ngh và cho ở bảng 9.8 

• Hệ số m phụ thuộc tỉ số R/A khi R/A (≤ 1; ≈ 2; > 2) thì giá trị m trong bảng 9.6 
được nhân tương ứng với (1,25; 1,15; 1,0) 

- Nếu ổ làm việc với chế độ tải trọng thay đổi, để tính C, dùng tải trọng tương 
đương xác định theo điều kiện cộng bậc 1 đơn giản các tổn thất mỏi: 

ii
m
i

m
tñ h.n.Qh.n.Q ∑=                          (9.27) 

do đó:  

A S1

R1

S2

R2

l

b

 
Hình 9.8
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m
k

1i

iim
itñ h

h.
n
n.QQ ∑

=

=                          (9.28) 

với: 

   h- tổng số giờ làm việc của ổ 

   n- số vòng quay trung bình trong 1 phút 

   m- bậc của đường cong mỏi, m = 3,33 

   K- số bậc thay đổi của tải trọng ( số chế độ tải trọng ). 

Bảng 9.6 

Trị số hệ số m. 

Kiểu ổ đỡ Kí hiệu kiểu và loại ổ đỡ m 
Ổ bi đỡ 1 dãy 100, 200, 300, 400 1,5

Ổ bi đỡ lòng cầu cỡ nhỏ 1200; 11200; 111200 
Đường kính trong tính bằng mm 

+ đến 17 
+ 20 ÷ 40 

+ ≥ 45 

 
 

2,5
3,5
4,5

Ổ bi đỡ lòng cầu cỡ trung bình 1300; 11.300; 111.300 
Đường kính trong tính bằng mm 

   + đến 30 
+ ≥ 35 

 
 

3 
4 

Ổ bi đỡ lòng cầu cỡ lớn 1.500; 1.600; 11.500; 11.600; 
111.500; 111.600 

2,5

Ổ bi đỡ lòng cầu cỡ nhỏ 3.500; 13.500; 113.500 4,5
Ổ bi đỡ lòng cầu cỡ trung bình 3.600; 13.600; 113.600 3,5

Ổ bi đỡ chặn 1 dây 6.000 
36.000 
46.000 
66.000 

2,0
1,5
0,7
0,5

Ổ đũa côn 7100; 7200; 7500 
7300; 7600 

2700 

1,5
1,8
0,7
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Bảng 9.7 

Trị số hệ số tải trọng động Kđ 

Tính chất của tải trọng 
tác dụng lên ổ 

Kđ Thí dụ 

Tải trọng êm, không va 
đập. 

1 Ổ trong truyền động ma sát (đai, bánh 
ma sát), truyền động có nối trục đàn hồi, 

trục truyền chung loại nhỏ. 
Tải trọng có va đập nhẹ, 
quá tải tới 125% so với 

tải thường 

1 ÷ 1,2 Ổ trong truyền động bánh răng chịu tải 
êm; trong máy cắt kim loại có chuyển 
động chính quay tròn; ở trong động cơ 

điện, quạt gió, băng tải, máy vận 
chuyển,… 

Tải trọng có va đập trung 
bình, quá tải tới 150% so 

với tải bình thường 

1,3÷ 1,8 Ổ trong hộp tốc độ của ôtô và máy kéo, 
cơ cấu quay và di chuyển cần trục, hộp 

giảm tốc (Kđ = 1,3 ÷ 1,5). Ổ bánh ôtô và 
máy kéo, ổ động cơ đốt trong, máy báo 

và máy xọc (Kđ = 1,5 ÷ 1,8) 
Tải trọng có va đập và 

chấn động mạnh, quá tải 
tới 200% so với tải bình 

thường. 

1,8÷ 2,5 Ổ trục cán của máy cán loại trung bình, ổ 
máy nghiền quặng và đá, máy rèn loại 

nhỏ. 

Tải trọng có va đập 
mạnh quá tải tới 300% 
so với tải bình thường. 

2,5 ÷ 3 Ổ trục cán của máy cán loại nặng, ổ máy 
búa loại nặng, máy cưa. 

Bảng 9.8 

Trị số hệ số vận tốc Kn 

n/ngh Kn n/ngh Kn n/ngh Kn 
1 1 1,7 0,49 2,4 0,19 

1,1 0,92 1,8 0,43 2,5 0,16 
1,2 0,83 1,9 0,38 2,6 0,14 
1,3 0,75 2,0 0,33 2,7 0,12 
1,4 0,68 2,1 0,29 2,8 0,12 
1,5 0,62 2,2 0,25 2.9 0,9 
1,6 0,55 2,3 0,22 3,0 0,9 

 


